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BÀI NGOẠI KHÓA HỌC KỲ I- MÔN GDCD 6
LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI
(1 TIẾT)
I/ Mục tiêu bài học:
Giúp học sinh
1. Kiến thức:
- Hiểu được thế nào là Bình đẳng giới . 
- Ý nghĩa của Luật Bình đẳng giới trong cuộc sống cá nhân và xã hội.
- Sự cần thiết phải áp dụng Luật Bình đẳng giới  để mọi công dân đều thực hiện nghiêm túc.
2. Kỹ năng:
- Nhận biết những biểu hiện của Bình đẳng giới thông qua việc làm của người khác .
- Hình thành ý thức tìm hiểu thông tin, có kỹ năng chọn lọc và xử lý thông tin .
- Biết đánh giá bản thân và người khác khi thực hiện Bình đẳng giới.
3. Thái độ:
- Tôn trọng những người biết thực hiện Luật Bình đẳng giới
- Có ý thức thực hiện Bình đẳng giới trong công việc cụ thể của bản thân và trong cuộc sống .
II/ Nội dung tri thức cần giảng
1. Luật Bình đẳng giới là gì? 
2. Ý nghĩa của Luật Bình đẳng giới?
3. Rèn luyện Luật Bình đẳng giới trong cuộc sống
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. Ổn định lớp: trật tự, sĩ số (1 phút)
2. Giảng bài mới: (35 phút)
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung cần đạt


3.1 Hoạt động 1 : Giới thiệu bài (10 phút)
	- Tình huống. 
+ Trong một gia đình, người cha ( hoặc người mẹ ) cư xử thương yêu, chiều chuộng con trai. Không quan tâm, lo lắng con gái ( mặc dù con gái còn rất nhỏ ).
? Hãy nhận xét cách cư xử của người Cha ( hoặc người mẹ )?
HS : Cha ( mẹ ) không công bằng với các con. Thương con trai, ghét bỏ con gái .
GV : Đây là cách đối xử bất bình đẳng về giới. Hiện nay, Nhà nước ta đã đưa ra Luật bình đẳng về giới .
 Vậy thế nào là  Luật bình đẳng giới, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.

	
Bài : LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI 



3.2 Hoạt động 2 : Đặt vấn đề ( 5 phút)
	
- GV : Luật bình đẳng giới ra đời như thế nào ?

Luật Bình đẳng giới là luật mang số 73/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua vào ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2007. Luật này quy định về bình đẳng giới ở Việt Nam.

- GV : Bình đẳng giới là gì :

Bình đẳng giới là mối quan hệ không có sự phân biệt đối xử với phụ nữ, ở đó phụ nữ và nam giới có vị trí, vai trò, được đối xử và được thụ hưởng ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình. Nam và nữ có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình.



	I/ Phaân tích tình huoáng :





3.3 Hoạt động 3 : Phân tích nội dung bài học (20 phút)
	- GV đưa tình huống :
Chị Hoa và Anh Tuấn cùng vào làm trong Công ty đã được 5 năm. Theo quy định, sau 3 năm làm việc thì nhân viên của công ty sẽ được nâng lương. Anh Tuấn đã được nâng lương, hưởng tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và còn được đề bạt giữ chức vụ Trưởng phòng. Còn Chị Hoa chỉ được lãnh lương cũ, mặc dù Chị đã đóng góp rất nhiều ý tưởng mới cho công ty( anh Tuấn không có đóng góp ). 
Khi được hỏi thì Ông giám đốc công ty nói  rằng :  Chị Hoa rất giỏi nhưng không được nâng lương và các chế độ khác. Vì Chị Hoa là phụ nữ .

*/ Thảo luận nhóm:  Hãy nhận xét cách đối xử của Ông giám đốc công ty ?

Trong lĩnh vực lao động, bình đẳng giới được quy định :
1. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xó hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác;
2. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm giữ các chức danh trong các ngành, nghề có tiêu chuẩn chức danh..
 
Trong gia đình, bình đẳng giới được quy định :
1. Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình;
2. Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình;
3. Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong việc bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hoá gia đình phự hợp; sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật;
4. Con trai, con gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển;
5. Các thành viên nam, nữ trong gia đình có trách nhiệm chia sẻ công việc gia đình.


GV : Nhà nước ta đưa ra Luật này nhằm mục đích gì ?

- Xóa bỏ phân biệt đối xử về giới.
- Tạo cơ hội cho nam nữ cùng phát triển.
- Thiết lập sự hợp tác giữa nam, nữ trong gia đình và xã hội .









GV: Chúng ta có trách nhiệm như thế nào đối với Luật này ?

Điều 34. Trách nhiệm của công dân
Công dân nam, nữ có trách nhiệm sau đây:
1. Học tập nâng cao hiểu biết, nhận thức về giới và bình đẳng giới;
2. Thực hiện và hướng dẫn người khác thực hiện các hành vi đúng mực về bình đẳng giới;
3. Phê phán, ngăn chặn các hành vi phân biệt đối xử về giới;
4. Giám sát việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới của cộng đồng, của cơ quan, tổ chức và công dân.


	2/ Nội dung bài học :
 


a/ Khái niệm :
- Bình đẳng giới là Nam và nữ có quyền ngang nhau về mọi mặt : chính trị , kinh tế, văn hóa , xã hội và gia đình.
























b/ Mục tiêu :
- Xóa bỏ phân biệt đối xử về giới.
- Tạo cơ hội cho nam nữ cùng phát triển.
- Thiết lập sự hợp tác giữa nam, nữ trong gia đình và xã hội .


c/ Trách nhiệm công dân:
- Tìm hiểu và thực hiện Luật Bình đẳng giới.
- Tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện bình đẳng giới .
- Phê phán, ngăn chặn hành vi phân biệt đối xử về giới.



4. Luyện tập - củng cố: (7 phút)
5. Dặn dò: (2 phút)
*/ RÚT KINH NGHIỆM:   Gv dặn dò học sinh chuẩn bị kĩ bài trước khi lên lớp để có thể tham gia phát biểu xây dựng bài trên lớp


	
Luật Bình đẳng giới là luật mang số 73/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua vào ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2007. Luật này quy định về bình đẳng giới ở Việt Nam.

Bình đẳng giới là gì:
Bình đẳng giới là mối quan hệ không có sự phân biệt đối xử với phụ nữ, ở đó phụ nữ và nam giới có vị trí, vai trò, được đối xử và được thụ hưởng ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình. Nam và nữ có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình.
 
Mục tiêu cơ bản của bình đẳng giới là gì:
1. Xóa bỏ phân biệt đối xử về giới;
2. Tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phỏt triển kinh tế- xó hội và phỏt triển nguồn nhõn lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ;
3. Thiết lập, củng cố quan hệ hợp tỏc, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xó hội và gia đình.
 
Những hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện bình đẳng giới:
1. Cản trở nam, nữ thực hiện bình đẳng giới;
2. Phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức;
3.  Bạo lực trên cơ sở giới;
4. Các hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật.
 
Trong lĩnh vực chính trị, bình đẳng giới được quy định như thế nào:
1. Nam, nữ bình đẳng trong tham gia quản lý nhà nước, tham gia hoạt động xó hội;
2. Nam, nữ bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng hoặc quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức;
3. Nam, nữ bình đẳng trong việc tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử vào cơ quan lónh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xó hội, tổ chức chính trị xó hội - nghề nghiệp, tổ chức xó hội, tổ chức xó hội- nghề nghiệp;.
4. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lónh đạo của cơ quan, tổ chức.
 
Trong lĩnh vực kinh tế, bình đẳng giới được quy định như thế nào:
Nam, nữ bình đẳng trong việc thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin, nguồn vốn, thị trường và nguồn lao động.
 
Trong lĩnh vực lao động, bình đẳng giới được quy định như thế nào:
1. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xó hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác;
2. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm giữ các chức danh trong các ngành, nghề có tiêu chuẩn chức danh..
 
Trong lĩnh vực giỏo dục- đào tạo, bình đẳng giới được quy định như thế nào:
1. Nam, nữ bình đẳng về độ tuổi đi học, đào tạo, bồi dưỡng;
2. Nam, nữ bình đẳng trong việc lựa chọn ngành, nghề học tập, đào tạo;
3. Nam, nữ bình đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ các chính sách về giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;
4. Nữ cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo con dưới ba mươi sáu tháng tuổi được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.
 
Trong lĩnh vực y tế, bình đẳng giới được quy định như thế nào :
1. Nam, nữ bình đẳng trong tham gia các hoạt động giáo dục, truyền thông về chăm sóc sức khỏe, sức khoẻ sinh sản và sử dụng các dịch vụ y tế;
2. Nam, nữ bình đẳng trong lựa chọn, quyết định sử dụng biện pháp tránh thai, biện pháp an toàn tỡnh dục, phũng, chống lõy nhiễm HIV/AIDS và cỏc bệnh lõy truyền qua đường tỡnh dục;
3. Phụ nữ nghèo cư trú ở vùng sâu, vùng xa, là đồng bào dân tộc thiểu số, trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xó hội bắt buộc, khi sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.
 
Trong gia đình, bình đẳng giới được quy định như thế nào:
1. Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình;
2. Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình;
3. Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong việc bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hoá gia đình phự hợp; sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật;
4. Con trai, con gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển;
5. Các thành viên nam, nữ trong gia đình cú trách nhiệm chia sẻ cụng việc gia đình.
 
Trong gia đình, những hành vi nào bị coi là hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới:
1. Cản trở thành viên trong gia đình cú đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính.
2. Khụng cho phộp hoặc cản trở thành viờn trong gia đình tham gia ý kiến vào việc sử dụng tài sản chung của gia đình, thực hiện cỏc hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì định kiến giới.
3. Đối xử bất bình đẳng với các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính.
4. Hạn chế việc đi học hoặc ép buộc thành viên trong gia đình bỏ học vì lý do giới tính.
5. Áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, thực hiện biện pháp trỏnh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên thuộc một giới nhất định.
 
Người cú hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới sẽ bị xử lý như thế nào:
1. Người nào có hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới thỡ tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trỏch nhiệm hình sự.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhõn cú hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới mà gõy thiệt hại thỡ phải bồi thường theo quy định của pháp luật
 
Nhà nước phải cú những biện pháp gỡ để thúc đẩy bình đẳng giới:
1. Quy định tỷ lệ nam, nữ hoặc bảo đảm tỷ lệ nữ thích đáng tham gia, thụ hưởng;
2. Đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ năng lực cho nữ hoặc nam;
3. Hỗ trợ để tạo điều kiện, cơ hội cho nữ hoặc nam;
4. Quy định tiêu chuẩn, điều kiện đặc thù cho nữ hoặc nam;
5. Quy định nữ được quyền lựa chọn trong trường hợp nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn như nam;
6. Quy định việc ưu tiên nữ trong trường hợp nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn như nam;
7. Ngoài cỏc biện pháp thỳc đẩy bình đẳng giới trờn thỡ trong từng lĩnh vực nhà nước cũn quy định những biện pháp cụ thể phự hợp với từng lĩnh vực đú. Cụ thể:
 
* Trong lĩnh vực chính trị, có các biện pháp:
- Bảo đảm tỷ lệ thích đáng nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới;
- Bảo đảm tỷ lệ nữ thích đáng trong bổ nhiệm các chức danh trong cơ quan nhà nước phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.
 
* Trong lĩnh vực kinh tế, có các biện pháp:
- Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ được ưu đói về thuế và tài chính theo quy định của pháp luật;
- Lao động nữ khu vực nông thôn được hỗ trợ tín dụng, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư theo quy định của pháp luật.
 
* Trong lĩnh vực lao động, có các biện pháp:
- Quy định tỷ lệ nam, nữ được tuyển dụng lao động;
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lao động nữ;
- Người sử dụng lao động tạo điều kiện vệ sinh an toàn lao động cho lao động nữ làm việc trong một số ngành, nghề nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại.
 
* Trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo, có các biện pháp:
- Quy định tỷ lệ nam, nữ tham gia học tập, đào tạo;
- Lao động nữ khu vực nông thôn được hỗ trợ dạy nghề theo quy định của pháp luật.
 
Trong lao động,  những hành vi nào bi coi là hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới:
1. Áp dụng các điều kiện khác nhau trong tuyển dụng lao động nam và lao động nữ đối với cùng một công việc mà nam, nữ đều có trình độ và khả năng thực hiện như nhau, trừ trường hợp áp dụng biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới;
2. Từ chối tuyển dụng hoặc tuyển dụng hạn chế lao động, sa thải hoặc cho thôi việc người lao động vì lý do giới tính hoặc do việc mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ;
3. Phân công công việc mang tính phân biệt đối xử giữa nam và nữ dẫn đến chênh lệch về thu nhập hoặc áp dụng mức trả lương khác nhau cho những người lao động có cùng trình độ, năng lực vì lý do giới tính;
4. Khụng thực hiện các quy định của pháp luật lao động quy định riêng đối với lao động nữ.
 
Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới được pháp luật quy định như thế nào:
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về bình đẳng giới, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mỡnh.
2. Việc giải quyết khiếu nại về bình đẳng giới được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 
Việc tố cáo và giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới được pháp luật quy định như thế nào:
1. Cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.
2. Việc tố cáo, giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo./.
 



	













